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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHARACTERISTICS OF PATIENTS TREATMENT OF LUMBAR       
SPINAL DISC HERNIZATION USING PERCUTANEOUS OZONE THER-
APY UNDER THE GUIDANCE OF COMPUTED TOMAROGRAPHY 

Objective: To describe the characteristics of the group 
of patients treated for lumbar disc herniation with percuta-
neous Ozone therapy under the guidance of computed tomog-
raphy, to serve as a basis for interventional research. 

Methods: describe characteristics and evaluate pain 
scores of 147 herniated discs (100 patients in the intervention 
group, 47 patients in the control group). 

Results: Disc herniation often occurs in people over 30 
years old, the majority are aged >50 (49.7%) and 30-50 
(44.2%). The average age of the study group was 48.8 ± 12.1, 
lower than the control group (57.4 ± 14.8) with a statistically 
significant difference (p<0.05). Women have a higher rate of 
disc herniation than men (1.5 times), but there is no statistical 
difference (p>0.05). One-sided pain predominates in both 
groups, mostly left-sided pain. The average VAS score be-
fore intervention of the study group was 8.0 ± 0.7, with no 
difference between groups. Patients with pain symptoms be-
fore treatment were mainly severe and severe, with no dif-
ference between the two groups. The average loss of function 
according to the ODI scale of the study group was 70.3±9, 
with no difference between groups. 

Conclusion: This study provides important information 
about the characteristics of patients with disc herniation and 
pain symptoms. This result is the basis for performing thera-
peutic intervention for patients with disc herniation. Key-
words: Disc herniation; Magnetic Resonance; Computerized 
tomography; pain scale 
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Ngày duyệt đăng: 01/11/2023Mục tiêu: Mô tả đặc điểm chung của nhóm 
bệnh nhân can thiệp điều trị thoát vị đĩa đệm cột 
sống thắt lưng bằng liệu pháp Ozone qua da dưới 
hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính, để làm cơ sở cho 
nghiên cứu can thiệp. 

Phương pháp: mô tả đặc điểm chung và đánh 
giá điểm đau của 147 thoát vị đĩa đệm (100 bệnh 
nhân Nhóm can thiệp, 47 bệnh nhân nhóm chứng). 

Kết quả: Thoát vị đĩa đệm thường xảy ra ở 
người trên 30 tuổi, đa số ở độ tuổi >50 (49,7%) và 
30-50 (44,2%). Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu 
là 48,8 ± 12,1, thấp hơn nhóm chứng (57,4 ± 14,8) 
với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nữ 
giới có tỷ lệ thoát vị đĩa đệm cao hơn nam giới (1,5 
lần), nhưng không có sự khác biệt thống kê (p>0,05). 
Đau một bên chiếm ưu thế ở cả hai nhóm, đa số là 
đau bên trái. Điểm VAS trung bình trước can thiệp 
của nhóm nghiên cứu là 8,0 ± 0,7, không có sự khác 
biệt giữa các nhóm. Các BN có triệu chứng đau trước 
điều trị chủ yếu ở mức độ nhiều và nặng, không có 
sự khác biệt giữa hai nhóm. Mất chức năng trung 
bình theo thang điểm ODI của nhóm nghiên cứu là 
70,3±9, không có sự khác biệt giữa các nhóm. 

Kết luận: nghiên cứu này cung cấp thông tin 
quan trọng về đặc điểm chung của bệnh nhân thoát 
vị đĩa đệm, triệu chứng đau. Kết quả này là cơ sở để 
thực hiện can thiệp điều trị cho bệnh nhân thoát vị 
đĩa đệm. 

Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm; Cộng hưởng từ; Cắt 
lớp vi tính; thang điểm đau 

 Các chữ viết tắt: CHT: Cộng hưởng từ; CLVT: 
Cắt lớp vi tính; VAS: Thang điểm đau dựa trên điểm 
số; ODI: Chỉ số mất chức năng Oswestry; TVDD: 
Thoát vị đĩa đệm; BN: Bệnh nhân 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đau cột sống do nguyên nhân 
thoát vị đĩa đệm (TVDD) là bệnh lý 
rất phổ biến, gặp ở mọi đối tượng đồng 
thời gây ảnh hưởng lớn trong sinh hoạt 
cũng như giảm hiệu suất lao động. 

Có nhiều phương pháp điều trị 
có cơ chế tác động khác nhau phụ 
thuộc mức độ thoát vị, triệu chứng lâm 
sàng và tình trạng thoái hóa cột sống. 
Điều trị nội khoa bảo tồn được ưu tiên 
hàng đầu như dùng thuốc, vật lý trị 
liệu, y học cổ truyền, kéo giãn tuy 
nhiên với trường hợp không đáp ứng 
sẽ sử dụng can thiệp tối thiểu qua da 
bao gồm tiêm corticoid quanh rễ, đốt 
nhiệt, laser hoặc sóng cao tần đĩa 
đệm, dùng hóa chất tiêu nhân đĩa đệm 
như Ozone, Discogel. Nguyên lý 
chung của phương pháp can thiệp tối 
thiểu vào đĩa đệm nhằm mục đích loại 
bỏ tình trạng tăng áp lực bên trong đĩa, 
giúp phần thoát vị có thể co hồi hoặc 
tiêu hủy, từ đó giải quyết được tình 
trạng xung đột chèn ép rễ thần kinh 
cũng như giảm tình trạng viêm do 
thoát vị gây nên. Hiện nay, điều trị 
can thiệp tối thiểu qua da có định vị 
dưới chẩn đoán hình ảnh có xu hướng 
phát triển mạnh mẽ do hiệu quả điều 
trị tốt, giảm tỷ lệ phải phẫu thuật và 
tỷ lệ biến chứng thấp, đặc biệt trong 
đó có phương pháp điều trị tiêm 
Ozone qua da vào đĩa đệm thoát vị 
dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 
(CLVT).  

Ozone điều trị TVDD được áp 
dụng ở châu Âu trong 15 năm nay với 
hiệu quả tốt. Nghiên cứu tổng hợp của 
Magalhaes trên 117 nghiên cứu 
Ozone khác cho thấy độ tin cậy cao, 
đồng thời tỷ lệ biến chứng thấp hơn so 
với các phương pháp điều trị khác 
tương đương. Hơn nữa, nghiên cứu 
gần đây cho thấy phối hợp tiêm 
Ozone đĩa đệm kèm theo phong bế rễ 
bằng corticoid cho kết quả tốt hơn so 
với tiêm Ozone đĩa đệm đơn thuần. 

Tại Việt Nam hiện nay, chưa có 
nghiên cứu nào nào áp dụng phương 
pháp tiêm Ozone trong điều trị bệnh 
lý TVDD cũng như đánh giá hiệu quả 
điều trị. Để làm cơ sở cho nghiên cứu 
can thiệp, chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này với mục tiêu mô tả đặc điểm 
chung của bệnh nhân thuộc 2 nhóm 

Bảng 1. Đặc điểm phân bố về tuổi của hai nhóm nghiên cứu

Tuổi: thoát vị đĩa đệm thường ở người trên 30 tuổi, chủ yếu ở độ tuổi >50 
(chiếm 49,7%) và 30-50 (44,2%). Sự khác biệt về nhóm tuổi giữa hai nhóm nghiên 
cứu và nhóm chứng không có ý nghĩa với p>0,05. Tuổi trẻ nhất trong nghiên 
cứu là 21, tuổi cao nhất là 83, tuổi trung bình là 48,8 ± 12,1. Tuổi trung bình 
của nhóm nghiên cứu là 48,8 ± 12,1, của nhóm chứng là 57,4 ± 14,8.  Tuổi trung 
bình của nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm chứng, p<0,05. 

Bảng 2. Đặc điểm phân bố về giới của hai nhóm nghiên cứu

Nữ giới có 88 trường hợp (chiếm 59,9%), nam giới có 59 trường hợp (chiếm 
40,1%), như vậy nữ giới có tỷ lệ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cao hơn nam 
giới gấp 1,5 lần. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Trong cả hai nhóm, chiếm đa số là BN mắc bệnh mạn tính (80% ở nhóm 
nghiên cứu và 57,4% ở nhóm chứng). 

Biểu đồ 1. Phân bố theo thời gian mắc bệnh (%)
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chứng, nhóm can thiệp điều trị thoát 
vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng liệu 
pháp Ozone qua da dưới hướng dẫn 
của chụp cắt lớp vi tính. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Bệnh nhân TVDD mức độ nhẹ 

hoặc trung bình trên phim chụp cộng 
hưởng từ tương ứng với các triệu 
chứng lâm sàng. Có thể kèm theo các 
dấu hiệu của thoái hoá đĩa đệm – cột 
sống; tuổi từ 18-70 tuổi; bệnh nhân 
(BN) đã điều trị nội khoa hoặc các 
biện pháp điều trị bảo tồn ít nhất 1 
tháng nhưng ít hoặc không đáp ứng; 
mức độ đau theo thang điểm VAS > 
6. Loại trừ BN có các dị tật bẩm sinh 
gây hẹp ống sống, gù vẹo cột sống; 
BN có rối loạn đông máu; nệnh nhân 
có thai hoặc dị ứng thuốc; BN có tổn 
thương viêm da tại vị trí chọc kim; 
thoát vị đĩa đệm mức độ nhiều đã có 
chỉ định phẫu thuật hoặc có các dấu 
hiệu nặng do chèn ép rễ (teo cơ, mất 
cảm giác, liệt 2 chi dưới, rối loạn cơ 
tròn…); chiều cao đĩa đệm giảm >75% 
so với đĩa đệm bình thường; thoát vị 
nặng, di trú hoặc đứt rời; tiền sử đã mổ 
cột sống do thoát vị đĩa đệm; BN đau 
cột sống thắt lưng do viêm xương, lao, 
gãy xương, ung thư di căn, u tủy…; 
thông tin không đầy đủ, BN không 
theo dõi được sau điều trị. Bệnh nhân 
được chia lần lượt chia ngẫu nhiên làm 
2 nhóm chính là Nhóm chứng và 
Nhóm can thiệp; theo thời gian cứ 
chọn 2 bệnh nhân can thiệp thì chọn 1 
bệnh nhân nhóm chứng. 

2.2. Thời gian và địa điểm 
nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại 
bệnh viện Saint Paul. Thời gian 
nghiên cứu từ tháng 9/2019 đến tháng 
9/2022. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Sử dụng phương pháp mô tả cắt 

ngang, đối chiếu sánh đặc điểm chung 
của 2 nhóm trước can thiệp. Trong 
thời gian nghiên cứu chúng tôi thu 
thập được 147 BN đồng ý tham gia 
nghiên cứu. 100 BN thuộc Nhóm can 
thiệp sẽ điều trị tiêm Ozone đĩa đệm, 
tiêm Ozone và corticoid quanh rễ dưới 
hướng dẫn Chụp cắt lớp vi tính 
(CLVT). Nhóm chứng gồm 47 BN sẽ 

chỉ được tiêm corticoid quanh rễ thần 
kinh và khoang ngoài màng cứng dưới 
hướng dẫn CLVT. 

2.4. Các chỉ số nghiên cứu 

Tuổi, giới, thời gian diễn biến 
triệu chứng lâm sàng. Thời gian diễn 
biến đau cột sống thắt lưng. Mức độ 
cơn đau: thang điểm đau dựa trên 

Trong cả hai nhóm, đau một bên chiếm ưu thế là 95 BN (93,2%), chủ yếu 
là đau bên trái (chiếm 51%). Sự khác biệt về bên đau giữa hai nhóm là không 
có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Bảng 3. Phân bố bên đau theo giới ở các nhóm nghiên cứu

Bảng 4. Điểm VAS trước điều trị theo giới và nhóm

Các BN có triệu chứng đau trước điều trị dựa vào thang điểm đau VAS 
chủ yếu ở mức độ nhiều (73,5%) và nặng (25,2%). Phân độ mức độ đau trước 
điều trị giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Bảng 5. Phân bố mức độ đau theo thang điểm VAS 

Điểm VAS trung bình trước can thiệp của nhóm 100 BN nghiên cứu là 8,0 
± 0,7. Điểm nhỏ nhất là 6 điểm, lớn nhất là 9 điểm. Điểm VAS trung bình trước 
can thiệp giữa hai giới và giữa 2 nhóm điều trị không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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điểm số (visual analog pain VAS): là 
thang đo phổ biến nhất. BN cho điểm 
mức độ đau theo thang điểm 0 - 10 
điểm, với 0 là “không đau”, 1-3 điểm 
tương ứng đau nhẹ, 4-6 điểm tương 
ứng đau trung bình, 7-8 điểm tương 
ứng đau nhiều, 9- 10 điểm là đau rất 
nặng (theo Ghai và cs). Mức độ đau 
được xác định trước, trong và sau điều 
trị cũng như theo dõi lâu dài sau 3, 6 
tháng. Đánh giá tình trạng mất chức 
năng cột sống qua thang điểm ODI. 

2.5. Phương pháp thống kê và 
xử lý số liệu 

Xử lý số liệu bằng phần mềm 
SPSS 19.0  Sử dụng thống kê mô tả 
đối với các biến số về các đặc điểm 
lâm sàng và các đặc điểm kỹ thuật; So 
sánh cặp (paired t – test) để kiểm định 
sự khác biệt về mức độ đau, mức độ 
hạn chế hoạt động của 2 nhóm trước 
và sau điều trị có ý nghĩa thống kê hay 
không. 

2.6. Đạo đức nghiên cứu 
Nghiên  cứu cho mục đích khoa 

học. Các BN được giải thích, tự 
nguyện ký kết tham gia nghiên cứu. 
BN không tham gia nghiên cứu không 
bị đối xử phân biệt trong quá trình 
điều trị. BN có thể yêu cầu ngừng 
tham gia nghiên cứu tại mọi thời điểm. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

IV. BÀN LUẬN 

Thoát vị đĩa đệm là bệnh lý 
thường gặp ở mọi lứa tuổi biểu hiện 
trên lâm sàng là triệu chứng đau lưng 
và các triệu chứng của thần kinh tọa 
do chèn ép. Chẩn đoán thoát vị đĩa 
đệm dựa trên các triệu chứng lâm 
sàng và hình ảnh chụp CHT cột sống 
thắt lưng. Điều trị TVDD có rất nhiều 
phương pháp đa dạng bao gồm nội 
khoa bảo tồn, các phương pháp can 
thiệp tối thiểu cho tới phẫu thuật. Tất 
cả các phương pháp điều trị hiện nay 
đều cho kết quả tốt tuy nhiên không 
có phương pháp nào hiệu quả tuyệt 
đối. Lựa chọn điều trị phụ thuộc vào 
triệu chứng lâm sàng, mức độ thoát vị 
đĩa đệm, tỷ lệ tai biến cũng như khả 
năng tài chính của BN, khả năng cung 
cấp dịch vụ của cơ sở y tế. 

Sử dụng Ozone trong điều trị 
TVDD cột sống thắt lưng và giảm đau 
cột sống dưới hướng dẫn của CLVT 
được áp dụng rộng rãi trên thế giới tuy 
nhiên phương pháp này còn mới tại 
Việt Nam cũng như chưa được thử 
nghiệm lâm sàng tại bất kỳ trung tâm 
y tế hoặc bệnh viện nào. Điều này đặt 
ra sự cần thiết phải tiến hành nghiên 
cứu nhằm đánh giá hiệu quả điều trị 
của phương pháp này, tính khả thi của 
kỹ thuật thực hiện để cung cấp thêm 

dữ liệu trong việc lựa chọn phác đồ 
điều trị phù hợp cho BN. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
147 BN chia thành 2 nhóm, nhóm 
nghiên cứu gồm 100 BN được điều trị 
thoát vị đĩa đệm và giảm đau cột sống 
bằng sử dụng Ozone kết hợp corticoid, 
nhóm chứng gồm 47 BN sử dụng cor-
ticoid đơn thuần. Trong tổng số 147 
BN, có 59 BN nam (40,1%) và 88 BN 
nữ (59,9%). Tỉ lệ nam: nữ = 1 : 1,5. 
Tuy nhiên sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê.  

Tỉ lệ số BN nam và nữ trong 
nghiên cứu của chúng tôi cũng tương 
đồng với một số nghiên cứu khác của 
các tác giả trong và ngoài nước. Theo 
bảng 4.1, các tác giả Muto, Perri, 
Buric, Galluci, Bonneti  lại cho thấy 
tỷ lệ nam tăng nhẹ so với nữ giới 
nhưng cũng không có ý nghĩa thống 
kê. Một nghiên cứu phân tích tổng hợp 
của Migliorini năm 2020 dựa trên 22 
nghiên cứu với tổng số 2050 BN cho 
thấy tỷ lệ nam chiếm 57,3%, tỷ lệ nữ 
chiếm 42,7%, tỷ lệ nam/nữ là 1,3:1. 

Tuổi trung bình của nhóm BN 
nghiên cứu là 51,5 ±13,6. Tuổi cao 
nhất là 83 tuổi và tuổi trẻ nhất là 21 
tuổi. BN trong độ tuổi 30- 50 tuổi 
chiếm đa số có 65% tổng só BN. Tuổi 
trung bình của nhóm nghiên cứu là 
48,8 ± 12,1; thấp hơn so với tuổi của 
nhóm chứng là 57,4 ± 14,8. Theo bảng 
4.1 khi so sánh với các nghiên cứu 
khác cũng thấy có sự tương đồng. Có 
thể nhận thấy độ tuổi trung bình trong 
các nghiên cứu sử dụng Ozone điều trị 
tương đối trẻ, điều này có thể giải 
thích bằng tình trạng thoái hóa theo 
thời gian của nhân nhầy đĩa đệm và 
cột sống. Đĩa đệm ở người trẻ có tỷ lệ 
nước cao và giảm dần theo lứa tuổi do 
đó với độ tuổi trẻ sẽ là yếu tố tiên lươ-
ïng điều trị. Saaksjarvi nghiên cứu sự 
thay đổi đĩa đệm trên 75 người trẻ ở 
độ tuổi 20 và so sánh bằng hình ảnh 
cộng hưởng từ sau 30 năm nhận thấy 
khoảng 71% xuất hiện thoái hóa cột 
sống, đĩa đệm. Oder nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đến điều trị Ozone 
nhận thấy lứa tuổi là yếu tố quan trọng 
trong tiên lượng điều trị. Trong 612 
BN điều trị, điểm đau VAS được cải 
thiện có ý nghĩa sau 6 tháng ở nhóm 
BN dưới 50 tuổi so với nhóm BN trên 
50 tuổi. Tác giả Kim điều trị 3000 BN 

Bảng 6. Phân bố tình trạng mất chức năng cột sống theo thang ODI%

Nhận xét: Điểm mất chức năng cột sống trung bình theo thang điểm ODI 
của 147 BN trong nhóm nghiên cứu là 70,3±9. Trước điều trị, các BN chủ yếu 
thuộc nhóm mất chức năng rất nhiều chiếm 117 BN (77,6%). Có 12 BN (8,2%) 
mất hoàn toàn chức năng.  Thang điểm mất chức năng theo ODI % trước can 
thiệp giữa hai nhóm điều trị không có sự khác biệt có ý nghĩa với p>0,05.  
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thoát vị đĩa đệm bằng chymopapain 
nhận thấy tuổi càng trẻ thì tiên lượng 
càng tốt. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi 
ghi nhận thời gian diễn biến bệnh chủ 
yếu là giai đoạn bán cấp (1-3 tháng) 
và mạn tính (>3 tháng) ở cả hai nhóm. 
Kết quả này cũng tương đồng giữa 
nghiên cứu của chúng tôi với các 
nghiên cứu khác. Galluci nghiên cứu 
trên 159 BN với thời gian diễn biến 
trung bình của bệnh là 3,75 tháng. 
Nghiên cứu của Bhatia trên 39 BN với 
thời gian bệnh trung bình 22,9 ±18,1 
tháng. Migliorini nghiên cứu tổng hợp 
22 nghiên cứu về điều trị Ozone cột 
sống với 2050 BN cho thấy thời gian 
diễn biến bệnh trung bình là 10,7 ±6.2 
tháng. 

Đối với chỉ định điều trị Ozone 
của các tác giả trên thế giới, tất cả đều 
đồng thuận lựa chọn BN khi đã điều trị 
nội khoa nhưng ít đáp ứng với thời gian 
điều trị 2-4 tuần tương ứng với 1-2 đợt 
điều trị nội khoa. Nghiên cứu của 
chúng tôi với tiêu chuẩn lựa chọn tương 
tự, gồm các BN có triệu chứng lâm 
sàng ít cải thiện sau điều trị nội khoa ít 
nhất 4 tuần bằng thuốc hoặc phương 
pháp điều trị khác như y học cổ truyền, 
vật lý trị liệu. Sau khoảng thời gian 
không cải thiện nhiều các triệu chứng 
thì BN mới đi khám chuyên khoa khác 
để chuyển sang các biện pháp điều trị 
có tính chất xâm lấn hơn. 

Bảng 7. Đặc điểm về tuổi, giới trong một số nghiên cứu trước đây

Bảng 8. Mức độ đau theo VAS của một số nghiên cứu

Bảng 9. Mức độ mất chức năng cột sống trung bình theo ODI (%)  
của một số nghiên cứu 
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Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
trong tổng số 147 BN có điểm đau 
trung bình VAS trước can thiệp là 8,1 
± 0.7, điểm nhỏ nhất là 6 điểm, lớn 
nhất là 9 điểm, phân bố bên đau chủ 
yếu ở một bên (93,2%), bên trái 
(51%), bên phải (49%). Không có sự 
khác biệt giữa 2 nhóm về điểm đau 
trước điều trị và phân bố đau, kết quả 
này tương đồng với tác giả Ezeldin 
trên 52 BN với tỷ lệ đau phân bố đồng 
đều ở cả 2 bên cột sống. 

Tương tự với các tác giả khác 
trên thế giới, các BN trong nghiên cứu 
của chúng tôi đều là các BN biểu hiện 
đau nhiều trên thang điểm VAS với 

điểm trung bình ≥ 6 dù đã điều trị nội 
khoa. Đa số BN đau ở mức độ nhiều 
và nặng. Nếu phân tích chi tiết mức 
độ đau, chúng tôi ghi nhận các BN có 
triệu chứng đau nhiều với điểm VAS 
7-8 chiếm tới 73,5% và đau nặng với 
điểm VAS 9-10 chiếm 25,2% 

Điểm mất chức năng cột sống 
trung bình theo thang điểm ODI của 
147 BN trong nhóm nghiên cứu là 
70,3±9 trong đó chủ yếu các BN thuộc 
nhóm mất chức năng rất nhiều 
(77,6%). 

Theo bảng, khi so sánh với các 
nghiên cứu khác trên thế giới, điểm 
ODI% có sự tương đồng.  

V. KẾT LUẬN 

Trong tổng số 147 BN đau cột 
sống thắt lưng do TVDD có 59 BN 
nam (40,1%) và 88 BN nữ (59,9%), 
tuổi trung bình 51,5 ±13,6. BN được 
chụp CHT trước can thiệp, được chia 
thành 2 nhóm: nhóm nghiên cứu gồm 
100 BN điều trị tiêm Ozone đĩa đệm, 
tiêm Ozone và corticoid quanh rễ, 
nhóm chứng gồm 47 BN chỉ tiêm cor-
ticoid quanh rễ thần kinh và khoang 
ngoài màng cứng dưới hướng dẫn 
CLVT sau đó được khám lâm sàng, 
chụp CHT sau 1 tháng, 3 tháng, 6 
tháng. 


